Hướng dẫn sử dụng chương trình RDW - Tổ hợp nội lực&Thiết kế kiểm tra cấu kiện


Lời nói đầu


Trong những năm gần đây, các chương trình tính toán phân tích kết cấu  nổi tiếng như SAP90, STAADIII/PRO,SAP2000 ...được  sử dụng rộng rãi ở Việt nam. Tuy nhiên trong các chương trình này thì Tiêu chuẩn Việt nam về tổ hợp tải trọng (nội lực) và thiết kế cấu kiện BTCT và kết cấu Thép chưa được đưa vào nên việc sử dụng chương trình chỉ dừng tới việc xác định nội lực và xác định tần số dao động riêng.


Nhằm nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng các phần mềm trên với mục tiêu tự động hoá thiết kế từ khâu nội lực đến thể hiện bản vẽ cuối cùng   Công ty tin học Xây dựng- Bộ xây dựng xin trân trọng giới thiệu chương trình RDW. Chương trình sử dụng kết quả tính toán nội lực của 2 chương trình SAP(SAP90, SAP2000); STAAD(III,PRO) để tính toán tổ hợp tải trọng và nội lực theo TCVN 2737-95. Trên cơ sở kết quả nội lực tổ hợp đó, chương trình tiến hành thiết kế kiểm tra cấu kiện theo TCVN 5574-91 về BTCT và TCVN 5575-91 về Thép. Ngoài ra một trong những điểm mạnh của chương trình là có thể tự động xuất ra bản vẽ khung (Sơ đồ khung, mặt cắt và bảng thống kê) sang môi trường AUTOCAD dưới dạng DXF. Trong chương trình còn có Thư viện thiết kế kiểm tra (Dầm, Cột, Sàn, Cọc BTCT) có tác dụng như Sổ tay Thiết kế.


Tuy đã cố gắng để việc sử dụng chương trình được thuận tiện chính xác và đạt được tính tự động hoá cao, nhưng chương trình không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong sự đóng góp ý kiến quý báu của các đồng nghiệp để chương trình ngày một hoàn thiện. 


Địa chỉ liên hệ :

- Xí nghiệp sản xuất phần mềm Tư vấn Xây dựng - Công ty Tin học xây dựng- Bộ xây dựng. Số 37 Lê Đại Hành- Q Hai Bà Trưng- Tp Hà Nội.

- Điện thoại
: 049761381/22 ; 049741436 

- Email


: CIC@FPT.VN - pmxdtt@yahoo.com - tvtamhn@yahoo.com

- Fax


: 048216793






















Các tác giả

Nhứng điểm mới trong phiên bản rdw phiên bản 6

*****

Phần  mềm RDW được phát triển liên tục từ năm 1996 đến nay, ngày càng hoàn thiện và có thêm những tính năng mới độc đáo. Phiên bản RDW phiên bản 6 là bước tiến lớn về mặt tính năng và công nghệ

1.Môi trường đồ hoạ thuận tiện và thân thiện


Môi trường đồ hoạ cho phép hiển thị sơ đồ, chọn đối tượng (phần tử, cấu kiện...), xem và in ấn các kết quả tổ hợp nội lực và thiết kế, xem chi tiết phần tử và nhóm phần tử. Có thể xuất các kết quả đồ hoạ sang AutoCad dạng *.DWG
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2. Chỉnh sửa thép chi tiết cho cấu kiện trước khi xuất ra bản vẽ. Xuất bản vẽ cho cấu kiện dầm, cột

Một trong những điểm mạnh của RDW là khả năng tự bố trí cốt thép và xuất ra bản vẽ thi công cho cả khung. Tuy nhiên trước khi xuất bản vẽ sang AutoCAD, người sử dụng có thể chỉnh sửa chi tiết cho từng cấu kiện như bố trí thép, gối, trục kiến trúc...cho đúng với ý đồ thiết kế.
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Ngoài phương pháp xuất bản vẽ thi công dưới dạng Khung truyền thống, chương trình còn cho phép xuất bản vẽ cho riêng các cấu kiện Dầm, cột. 

3.Tương thích thêm với phiên bản SAP2000 version 8.11, 8.23, 9.03, 10,11

SAP2000  8.11, 8.23, 9.03... là phiên bản mới, với những tính năng độc đáo của CSI sau phiên bản 7.42 rất phù hợp cho thiết kế các công trình cao tầng. RDW  được bổ sung  hoàn toàn tương thích với phiên bản SAP2000 này.
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4.Các tính năng mới trong thư viện thiết kế

Hiện nay, nhà cao tầng, nhà khẩu độ lớn đang được xây dựng ở nhiều nơi. Trong các công trình này người ta sử dụng cấu kiện sàn dự ứng lực, kể đến thành phần động của gió, thiết kế kháng chấn... Để đáp ứng nhu cầu thực tế đó trong thư viện chương trình được bổ sung thêm các tính năng sau:

· Thiết kế sàn bê tông cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn ACI.

· Tính toán tải trọng động đất theo tiêu chuẩn UBC, tiêu chuẩn xây dựng Việt nam TCXD 198:1997 (thực chất là tiêu chuẩn SNHIP
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5.Tương thích với phiên bản ETABS 8.0, 8.45, 9.11...

ETABS là phần mềm chuyên phân tích nhà cao tầng, có tính năng rất mạnh đang được sử dụng rộng rãi  ở Việt nam và trên thế giới. Cũng giống như các phần mềm SAP, STAAD, sử dụng ETABS trong điều kiện Việt nam còn có hạn chế do chưa có Tiêu chuẩn Việt nam. Tính năng này giúp kỹ sư sử dụng ETABS một cách có hiệu quả trong thiết kế nhà cao tầng

6. Khả năng thiết kế phần tử tấm vỏ (shell)

Trong phiên bản  này, RDW bổ sung cho phần thiết kế cấu kiện sàn BTCT (shell – Bending Plate), vách BTCT (shell – Membrane).
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7. Tổ hợp nội lực cho kết cấu nhà cao tầng

Một trong đặc trưng tính toán nhà cao tầng là phải phân tích động lực học cho nhà, tính toán các dạng tải trọng động như gió động, động đất.  RDW bổ sung thêm phần tổ hợp nội lực ứng  với từng dạng dao động, giảm thiểu việc nhập số liệu tải trọng trong chương trình tính toán nội lực.
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8. Tổ hợp phản lực để tính móng

Phần mềm đã đưa ra các kết quả tổ hợp phản lực các nút chân cột vách. Kết quả in ra dưới dạng đồ họa thuận tiện cho việc kiểm tra và thiết kế móng.

9. Giao diện với stCAD (structure CAD)


Trong các phiên bản trước, RDW mới chỉ đưa ra bản vẽ  dưới dạng tệp *.DXF, và bản vẽ này mới chỉ đáp ứng được một phần thực tế. Để thỏa mãn được yêu cầu vÓ bản vẽ kỹ thuật thi công là phải đầy đủ thông tin, đảm bảo tính mỹ thuật,  kết nối được với các phần mềm Dự toán để tính tiên lượng... chúng tôi đã xây dựng mô đun phần mềm stCAD. Đây là phần mềm vẽ kết cấu chuyên nghiệp, sử dụng thuận tiện để vẽ các cấu kiện kết cấu theo tiêu chuẩn và theo các phong cách vẽ của các công ty tư vấn thiết kế có uy tín.


RDW phiên bản 6 đã kết nối được với stCAD cho kết quả là bản vẽ thi công mặt bằng kết cấu, dầm, cột.

Các quy định chung đối với sap và STAAD

*****

RDW tự động đọc các dữ liệu vào ra của SAP, STAAD do đó khi dùng các chương trình này, bạn phải tuân theo một số quy định cụ thể sau:

A. Với chương trình STAAD

1. Số liệu được ghi các số liệu dưới dạng SINGLE (Trong STAADPRE chọn SAVE và chọn SINGLE).

2. Phải khai báo mặt cắt bằng lệnh:

SECTION 0.25 0.50 0.75 ALL

3. Phải khai báo phần in ấn bằng lệnh

PERFORM ANALYSIS PRINT ALL

PRINT MEMBER FORCES ALL

PRINT SECTION MEMBER FORCES ALL

4. Nếu trong bài toán kiểm tra kết cấu thép theo TCVN5575-91 thì thuộc tính thanh (MEMBER PROPERTY) phải được khai báo theo bảng thép do RDW tạo ra (Xem chi tiết tại phần thiết kế kiểm tra cấu kiện thép).

B. Với chương trình SAP90

1. Chương trình chỉ nhận biết được kiểu tự sinh tuyến tính nút (linear Generation).

2. Phải khai báo số mặt cắt trong mục FRAME

NSEC=5

Nếu trong môi trường SAPIN, chọn thực đơn PREFERENCES=>Nhập số mặt cắt vào trong ô soạn thảo NSEC.

C. Với chương trình SAP2000

1. Phải khai báo số đoạn chia như sau:

Chọn tất cả các phần tử thanh sau đó vào thực đơn Assign\Frame\Output Segment và nhập số đoạn chia trên thanh. Số mặt cắt sẽ bằng số đoạn chia +1.
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2.Đối với version 6.11, v7.42 thì:

Khai báo nội lực đưa ra tại các mặt cắt như sau:

Trong thực đơn Analyze| Set option chọn Generate Output\ Select output option\Frame Force\Select Show load  và chọn các phương án tải cần tổ hợp bằng cách giữ phím Ctrl và dùng chuột chọn phương án tải đó.Chú ý chỉ chọn duy nhất mục Frame Force.
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Chú ý: Nếu bạn muốn chỉ tính toán với  một số phần tử, thì sau khi chạy xong chương trình SAP, trong môi trường xem kết quả, chọn những phần tử cần tính toán, vào menu File, chọn Print output Table, chọn Frame Force, chon Select Load chọn tất cả các trường hợp tải, chọn Print to File. Và khi đó, trong RDW tên file nội lực *.out bằng file vừa tạo ra.
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3. Đối với version 8.0, 8.11,8.23,9.03 thì:

Sau khi chạy xong chương trình SAP, trong môi trường xem kết quả, chọn những phần tử cần tính toán, vào menu File, chọn Export/SAP2000 Ms Access Data Base *.mdb file. Sau đó chọn các mục sau:

· Input Data / All .

· Output Data / Some / Choose / Element Output / Frame Forces.
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4. Đối với phần mềm ETABS version 8.0, 8.11,8.45 thì:

Trước khi chạy, vào trong menu Analysis chọn Set Option và chọn Save Access DB File sau đó sử dụng tên file mặc định hay đặt tên file mới bằng cách chọn nút Filename. Mục đích của lệnh này để ETABS xuất tất cả các kết quả tính toán sang cơ sở dữ liệu của Microsoft Access
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Bạn có thể tham khảo cấu trúc tệp tin số liệu đầu vào của STAAD hay SAP trong các ví dụ mẫu của chương trình (RDW/VIDU/).

Hướng dẫn sử dụng chương trình RDW

1.  Thực đơn Tệp tin
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1.1.  Mở tệp

[image: image19.png]T [Sissezine

dan.§2k TaJKHUNGP $2K

danong. 2k [#kHnGPL g2k
[@lkungzm g2
] khungkat 2k

[ khungkaz. 2k

] khungkazt. 2k

Tén t3p tin: [CHUNGKG. §2€ i

L B
i t3p tin Tep tin 5L 5AP2000 ver?.42 (*$2K) . X

? Togiip






Mở tệp tin số liệu. Trong mục  Kiểu tệp tin, chọn tệp tin số liệu của phần mềm phân tích nội lực như SAP200 ver 7.42, STAAD...Tệp tin số liệu này phải được tuân theo các quy định (trong phần Các quy định chung đối với SAP và STAAD).
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Khai báo các thông tin về công trình, sơ đồ bao gồm: Đơn vị sử dụng trong chương trình phân tích nội lực, kết cấu dạng phẳng, không gian hay dàn, tên công trình và cán bộ thiết kế, có đọc phần tử thanh (Frame)  hay phần tử tấm vỏ (shell)...

1.2.  Tệp khác


Trong phiên bản SAP2000 ver 6.11, 7.40, 7.42 thì kết quả tính nội lực có thể được xuất ra hai dạng (*.OUT) hoặc (*.TXT). Lựa chọn Tệp khác để khai báo kiểu tệp tin kết quả nội lực (*.OUT) hay (*.TXT).
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1.3. Ghi tệp

Ghi số liệu đã nhập trong RDW như: số liệu tổ hợp, số liệu thiết kế...

1.4.Xuất sang -> AutoCAD
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Xuất kết quả đồ hoạ (đang hiển thị trên màn hình) sang AutoCAD dạng *.DWG theo tên người sử dụng đưa vào trong hội thoại Mở tệp tin.
1.5. Soạn thảo
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Chỉnh sửa tệp tin số liệu thiết kế dưới dạng văn bản.

1.6. In đồ hoạ
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In các kết quả đồ hoạ đang hiển thị. Chọn nét vẽ (Pen Assignments), cửa sổ in (windows) hay toàn bộ (extents), chọn Pic để vẽ cửa sổ. Khai báo lề in trong Plot margin, kiểu in dọc hay ngang khổ giấy (potrait hay landscape), tỷ lệ in và màu sắc trong (scale and color)...Chọn Print để bắt đầu in đồ hoạ. 

2.  Thực đơn Xem
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2.1. Không gian


Hiển thị sơ đồ theo không gian 3 chiều. 

2.2.Mặt phẳng XY,XZ,YZ


Hiển thị sơ đồ theo mặt phẳng XY (mặt bằng), XZ (mặt trước), YZ (mặt bên). 

2.3.Vùng
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Hiển thị sơ đồ theo vùng. Chọn mặt phẳng cần xem XY, XZ hay YZ. Chọn khoảng cần xem (ví dụ từ cao độ 3.6 đến 8.1). Chọn xem toàn bộ để hiện thị toàn bộ sơ đồ.

2.4.Toàn bộ


Xem toàn bộ sơ đồ

2.5. Cửa sổ


Phóng (zoom) theo cửa sổ (tương tự AutoCAD)

2.6.Tất cả


Xem tất cả sơ đồ.

2.7. Khung nhìn trước


Xem lại khung nhìn trước

2.8. Phóng tăng một lần


Phóng sơ đồ lên một cấp.

2.9. Thu giảm một lần


Thu giảm sơ đồ xuống một cấp.

2.10. Dịch chuyển


Chuột chuyển sang chế độ di chuyển.Nhấp phím trái chuột và kéo đến vị trí mong muốn (drag). Dịch chuyển sơ đồ.

2.11. Xoay


Chuột chuyển sang chế độ xoay. Xoay sơ đồ dưới nhiều góc độ đến vị trí mong muốn.

2.12. Đo khoảng cách


Đo khoảng cách giửa 2 điểm bất kỳ trong sơ đồ.

3.  Thực đơn Chọn
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RDW làm việc theo kiểu Noun-Verb tức là muốn thực hiện lệnh với đối tượng thì phải chọn đối tượng đó trước. Thực đơn này giúp người sử dụng chọn đối tượng một cách thuận tiện và nhanh chóng. Các đối tượng (phần tử, cấu kiện) được chọn sẽ chuyển sang màu xanh.

3.1.Chọn


Chọn đối tượng theo các kiểu:
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3.1.1 Thanh theo Điểm, cửa sổ


Khi thực hiện lệnh này, người sử dụng (NSD) mở cửa sổ và sau đó bấm phím phải chuột. Phần tử thanh nào nằm chọn trong cửa sổ (với cửa sổ mở từ trái  qua phải) sẽ được chọn, ngược lại nếu từ phải qua trái thì phần tử nào mà cửa sổ cắt qua được chọn. Cũng có thể chọn bằng cách chỉ trưc tiếp vào thanh và  sau đó bấm phím phải chuột. 

3.1.2 Song song với trục X


Các phần tử thanh mà song song với trục OX sẽ được chọn. Chức năng này thuận tiện khi chọn các phần tử Dầm.

3.1.3 Song song với trục Y


Các phần tử thanh mà song song với trục OY sẽ được chọn. Chức năng này thuận tiện khi chọn các phần tử Dầm.

3.1.4 Song song với trục Z


Các phần tử thanh mà song song với trục OZ sẽ được chọn. Chức năng này thuận tiện khi chọn các phần tử Cột.

3.1.5 Theo tên
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Chọn các phần tử thanh theo tên. Nhập tên thanh bắt đầu (bd), tên thanh kết thúc (kt) và bước nhảy (bn). Các phẩn tử có tên nằm trong dãy bd, bd+bn, bd+bn+bn,...,kt sẽ được chọn.

3.1.6 Tất cả


Chọn tất cả các phần tử trong sơ đồ.

3.1.7 Chọn đảo lại


Chọn các phần tử chưa được chọn và huỷ lựa chọn các phần tử đã được chọn.

Phần chọn phần tử tấm vỏ (shell) cũng thao tác tương tự.

3.2 Huỷ chọn


Các lệnh trong thực đơn này giống như trong thực đơn Chọn nhưng có chức năng ngược lại.

3.3 Chọn lại đối tượng


Chọn lại đối tượng mà vừa được chọn.

3.4 Huỷ chọn tất cả


Huỷ chọn tất cả các đối tượng đang được chọn.

4.  Tổ hợp nội lực
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Một trong chức năng cơ bản của RDW là tổ hợp nội lực (tải trọng) theo TCVN 2737-95. Thực đơn này cho phép người sử dụng khai báo số liệu tổ hợp, tổ hợp nội lực, xem và in ấn kết quả tổ hợp

4.1.Nhập số liệu
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Người sử dụng có thể chọn một trong ba kiểu tổ hợp sau:

4.1.1 Theo tên trường hợp tải

Dựa vào tên của các trường hợp tải theo thư viện mẫu của chương trình. Bạn chọn trường hợp tải (trong danh sách phía phải),  sau đó khai báo tên trường hợp tải (Hộp sổ xuống bên trái), khai báo hệ số tổ hợp trong tổ hợp chính và tổ hợp đặc biệt và chọn Thay đổi. Các giá trị mặc định là các giá trị lấy theo TCVN2737-95. Ngoài ra bạn có thể khai báo kiểu tổ hợp theo dạng căn của tổng bình phương SRSS đối với gió ( trong tổ hợp gió tác dụng theo phương xiên) bằng cách chọn nút SRSS gió Tương tự đối với SRSS động đất (trong tổ hợp kể đến nhiều dạng dao động). Nếu các trường hợp tải khi tính nội lực theo thứ tự 1: Tĩnh tải; 2,3: Hoạt tải; 4,5: Gió thì bạn có thể thao tác nhanh bằng cách chọn nút Mặc định.
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4.1.2 Theo nhóm tải tác động

Phương pháp 2 dựa vào tính chất tác dụng của các nhóm tải như tải trọng tác dụng dài hạn, tải trọng xung khắc. Bạn chọn trường hợp tải, khai báo các hệ số tổ hợp sau đó sử dụng nút >> để thêm trường hợp tải vào nhóm tải hay nút << để loại trường hợp tải đó ra ngoài nhóm tải. Nếu các nhóm tải không xảy ra đồng thời thì tại hộp soạn thảo nhóm tải không xảy ra đồng thời bạn gõ tên các nhóm tải đó (Theo quy ước thì 1 là nhóm tải dài hạn, 2 là nhóm tải độc lập, 3 là nhóm tải xung khắc, 4 là nhóm tải đồng thời và 5 là nhóm tải đặc biệt) và chọn Thêm.
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4.1.3 Nhập trực tiếp

Phương pháp thứ 3 là phương pháp nhập trực tiếp từng trường hợp cụ thể giống như kiểu COMBO trong SAP hay STAAD. Bạn khai báo tên tổ hợp, khai báo từng trường hợp tải, hệ số tổ hợp, kiểu tổ hợp (Cộng đại số hay SRSS) sau đó chọn nút Thêm. Sau khi nhập xong các tổ hợp thì bạn phải khai báo trường hợp tải trọng là tải dài hạn (sử dụng để tính hệ số ảnh hưởng uốn dọc trong phần thiết kế kiểm tra cột).
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4.2.Tổ hợp nội lực 
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Tính toán tổ hợp nội lực. Người sử dụng nhập thành phần nội lực cần tổ hợp (mặc định là cả 6 thành phần), tổ hợp cho tất cả các phần tử hay chỉ các phần tử được chọn, tổ hợp cho các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất hay in ra cả các giá trị tương ứng...

4.3.Kết quả tính toán
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4.3.1 Nội lực tổ hợp thanh


Xuất báo cáo kết quả tổ hơp nội lực tại các mặt cắt.
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4.3.2 Nội lực dài hạn thanh


Xuất báo cáo kết quả nội lực dài hạn tại các mặt cắt. Kết quả này được sử dụng trong phần thiết kế cấu kiện Cột.

4.3.3 Nội lực tổ hợp tấm


Xuất báo cáo nội lực tổ hợp của tấm tại các đỉnh. Thành phần nội lực tổ hợp bao gồm: ứng lực, mô men đơn vị, ứng suât.

4.3.4 Nội lực dài hạn tấm


Xuất báo cáo kết quả nội lực dài hạn tại các đỉnh.

5.  Thiết kế kiểm tra
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Sau khi có kết quả tổ hợp nội lực ở trong  mục 4, người sử dụng chuyển sang thực đơn này để thiết kế và kiểm tra cấu kiện.

Chú ý: Chương trình tự đọc lại kết quả tổ hợp ở lần chạy trước. Do đó nếu nội lực không thay đổi, người sử dụng chỉ chạy lại phần thiết kế.

5.1. Bê tông
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Chọn tiêu chuẩn thiết kế cho bài toán bê tông. Có thể sử dụng một trong hai tiêu chuẩn sau:

5.1.1 TCVN 5574-91:Tiêu chuẩn Việt nam TCVN5574-91 về bê tông cốt thép. Lưu ý đối với cấu kiện dầm, chương trình lấy Mô men và lực cắt trong mặt phẳng uốn chính (đối với SAP là mặt phẳng  1-2, đối với STAAD là mặt phẳng XY). Đối với cấu kiện cột làm việc không gian (cột uốn lệch tâm xiên), do hạn chế của tiêu chuẩn, chương trình tính theo hai phương độc lập (N-M33; N-M22). 

5.1.2 TCVN5574-91 (DÇm)+BS8110 (Cét).


Trong trường hợp này, đối với cấu kiện dầm, chương trình thiết kế  giống như trong 5.1.1. Đối với cột, chương trình thiết kế theo Tiêu chuẩn Anh Bs8110. Cường độ vật liệu quy đổi từ TCVN sang tiêu chuẩn Anh trong thực đơn Vật liệu\Bê tông.

5.2.Thép
[image: image40.png]TCYNS575-91





Chọn tiêu chuẩn thiết kế kiểm tra cho cho cấu kiện thép. 

5.2.1 TCVN 5575-91


Thiết kế kiểm tra cấu kiện thép theo Tiêu chuẩn Việt nam về thép TCVN5575-91.

5.3. Số liệu thiết kế Dầm
5.3.1 Nếu người sử dụng chọn bài toán Bê tông thì nhập  số liệu thiết kế cho Dầm Bê tông cốt thép như sau:
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5.3.2 Nếu người sử dụng chọn bài toán Thép thì nhập  số liệu thiết kế cho Dầm thép như sau:
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Chú ý: Phải chọn cấu kiện (phần tử) trước khi thực hiện lệnh này.

5.4. Số liệu thiết kế Cột
5.4.1 Nếu người sử dụng chọn bài toán Bê tông thì nhập  số liệu thiết kế cho Cột Bê tông cốt thép như sau:
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5.4.2 Nếu người sử dụng chọn bài toán Thép thì nhập  số liệu thiết kế cho Cột thép như sau:
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5.5. Số liệu thiết kế Dàn

Nếu cấu kiện là dàn thép thì nhập số liệu thiết kế kiểm tra cho dàn như sau:
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5.6. Số liệu thiết kế Sàn

Nếu cấu kiện là sàn BTCT thì nhập số liệu thiết kế kiểm tra cho dàn như sau:
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5.7. Số liệu thiết kế Sàn

Nếu cấu kiện là vách BTCT thì nhập số liệu thiết kế kiểm tra cho dàn như sau:
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5.8. Thiết kế Dầm Cột Dàn

Tính toán thiết kế kiểm tra cho cấu kiện thanh (frame) như dầm, cột, dàn sau khi nhập đầy đủ các số liệu thiết kế cho cấu kiện.

5.9. Thiết kế Sàn Vách

Tính toán thiết kế kiểm tra cho cấu kiện tấm vỏ (shell) như sàn, vách sau khi nhập đầy đủ các số liệu thiết kế cho cấu kiện.
5.10. Kết quả
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Kết quả thiết kế kiểm tra cấu kiện gồm 3 dạng:

5.10.1 Đồ hoạ
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· Cốt thép trong khung: Hiển thị toàn bộ sơ đồ thép trong khung.

· Cốt thép chỉ hiển thị trên cấu kiện dầm.

· Cốt thép chỉ hiển thị trên cấu kiện cột theo phương 22.

· Cốt thép chỉ hiển thị trên cấu kiện cột theo phương 33.

· Kiểm tra tiết diện thép trong bài toán Thép.

· Cốt thép sàn M11+: Cốt thép sàn tương ứng với mô men M11 dương  (Mô men này được lấy ở điểm giữa của tấm).

· Cốt thép sàn M11-: Cốt thép sàn tương ứng với mô men M11 âm (Mô men này được lấy ở điểm giữa của tấm).

· Cốt thép sàn M22+: Cốt thép sàn tương ứng với mô men M22 dương (Mô men này được lấy ở điểm giữa của tấm).

· Cốt thép sàn M22-: Cốt thép sàn tương ứng với mô men M22- (Mô men này được lấy ở điểm giữa của tấm).

· Cốt thép trong vách

5.10.2 Báo cáo
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· Báo cáo kết quả với Dầm.

· Báo cáo kết quả với Cột.

· Báo cáo kết quả với Dàn.

· Báo cáo kết quả với Sàn

· Báo cáo kết quả với Vách

5.7.3 Chi tiết

Hiển thị và in ấn chi tiết thiết kế và kiểm tra đối với cấu kiện.
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· Chi tiết thiết kế kiểm tra  Dầm.
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· Chi tiết thiết kế kiểm tra Cột.
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6.  Bản vẽ
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Một trong những tính năng độc đáo của RDW là xuất bản vẽ thi công sang môi trường AutoCAD dạng DXF hay DWG. Trong phiên bản này, ngoài khả năng xuất bản vẽ khung truyền thống, RDW còn xuất riêng cho cấu kiện dầm liên tục và cột

6.1 Thông số

6.1.1 Khung
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Chọn khung cần xuất bản vẽ. Người sử dụng nhập vào vị trí khung bằng cách nhập trực tiếp vào mục vị trí hay chỉ trên đồ hoạ, chỉ rõ phương của cột, chiều sâu ngàm (chiều cao của phần cột dưới cốt 0,000).

6.2 Chỉnh sửa


Khi đã chỉ ra khung cần xuất bản vẽ, chương trình sẽ tự động bố trí thép trong khung. Người sử dụng hoàn toàn có thể chỉnh sửa chi tiết cho từng cấu kiện dầm, cột bằng cách chọn nút [image: image56.png]Ê?



 trên màn hình, rồi sau đó chọn đối tượng hay vào trực tiếp từ thực đơn
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6.2.1 Cột
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Để thêm một thanh thép trong cấu kiện, người sử dụng nhập đầy đủ các thông số của thanh thép như số hiệu, đường kính, số thanh, toạ độ thanh thép...sau đó chọn nút Thêm. Chỉnh sửa thanh thép bằng cách dùng chuột chỉ thanh thép trên đồ hoạ, thanh thép chuyển sang trạng thái chọn và toàn  bộ các thông số của thanh thép được hiển thị. Thay đổi xong các thông số, ấn nút Sửa. Xoá thanh thép bằng cách chọn thanh thép đó, rồi ấn nút Xoá.

6.2.2 Dầm
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Chỉnh sửa chi tiết cho cấu kiện Dầm cũng tương tự như đối với cấu kiện Cột.

6.3 Tạo bản vẽ 
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6.3.1 Cột


Xuất bản vẽ cho tất cả cấu kiện cột trong khung.

6.3.2 Dầm


Xuất bản vẽ cho tất cả cấu kiện Dầm trong khung.
6.3.3 Khung


Xuất bản vẽ cho cả khung.
7. Thư viện thiết kế
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Thư viện thiết kế trong RDW có công dụng như sổ tay thiết kế, trợ giúp giải những bài toán cấu kiện, mặt cắt...

7.1 Dầm BTCT 
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Thiết kế tính toán diện tích cốt thép khi biết mô men và lực cắt. Tiết diện có thể là các loại sau;

7.1.1 Tiết diện chữ nhật
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Có thể thực hiện một trong hai bài toán là thiết kế tính toán diện tích thép trong dầm hay  kiểm tra khả năng chịu lực của dầm.

7.1.2 Tiết diện chữ T

7.1.3 Tiết diện chữ I

7.1.4 Tiết diện hộp

7.1.5 Tính võng
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Một trong điểm mạnh của RDW là khả năng tính võng cho cấu kiện dầm chữ nhật kê đơn giản dưới tác động của tải phân bố và tập trung. Đối với bài toán tính võng người sử dụng phải chỉ rõ tác động của tải trọng là ngắn hạn, dài hạn...tính võng cho từng trường hợp rồi tổ hợp các tác động đó.

7.1.6 Tính nứt

[image: image65.png]Tộn cộukiộn B8 thng mộc

ks Hs lam vige BT

Tén v Nhém CT doc

["Kich thurdc tiét dién ngang | T trong va ndi L
chiareos oo || Tacdima  [oniz]
ChiducaoH  [0.70 ME men I5t.20

[~ Thép trang viing kéo - mm | ~Thép trong viing nén - mm |
chaybiovs o Chaybios [
KCcic o thép |75 Kecieliptien [ps
Ldp thép- 58 thanh- BgKinh | Lp thép- 58 thanh- Bg Kinh|
[ [

> >
« «

Switee  Eeniten Bl rihtosn B et thic






Đối với bài toán tính nứt cho dầm, người sử dụng phải nhập cả đường kính thép bố trí trong vùng kéo và vùng nén của cấu kiện.

7.2 Cột  nén uốn
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Thiết kế thép cho cột nén lệch tâm theo TCVN đối với tiết diện chữ nhật (thép đặt theo một phương), cột tròn (thép phân bố đều theo chu vi).

7.2.1 Tiết diện chữ nhật
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7.2.2 Tiết diện tròn

7.3 Cột BTCT nén lệch tâm xiên
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Trong trường hợp cột nén lêch tâm xiên (uốn theo hai phương), RDW sử dụng  tiêu chuẩn BS8110 để xác định diện tích cốt thép trong cấu kiện. Mô men H là mô men uốn theo phương H, tương tự đố với mô men B. Cường độ của bê tông được quy đổi trong thực đơn Vật liệu\Bê tông.

7.4 Cột chịu kéo
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7.5 Vách BTCT

7.6 Dầm/Cột thép tiết diện chữ I
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Thực hiện bài toán thiết kế hay kiểm tra đối với tiết diện thép chữ I tổ hợp hay định hình. Trong bài toán thiết kế đối với tiết diện chữ I tổ hợp, chương trình sẽ tăng chiều cao, các kích thước khác sẽ tăng theo ‘tỷ lệ thành phần’  với chiều cao đến khi tiết diện thoả mãn các điều kiện về khả năng chịu lực, ổn định tổng thể và ổn định cục bộ.

7.7 Dàn thép
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Thiết kế hay kiểm tra cấu kiện Dàn thép. Kiểu cấu kiện sử dụng để xác định độ mảnh giới hạn nén. Tiết diện có thể là thép góc đơn hay đôi, hộp, C, ống hay tiết diện bất kỳ (trong bài toán kiểm tra)..

7.8 Sàn
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Thiết kế sàn trong RDW cho hai bài toán: 

7.8.1 Sàn BTCT
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¤ sàn kê bốn cạnh có điều kiện  liên kết bất kỳ. Nội lực được tính toán theo phương pháp đàn hồi, thiết kế theo Tiêu chuẩn Việt nam về BTCT.

7.8.2 Sàn BTCT ƯS trước


Sàn BTCT ứng lực trước đang được đưa vào sử dụng rộng rãi bởi những ưu điểm: vượt nhịp lớn, nhẹ, hạn chế nứt võng...Thiết kế sàn BTCT ứng suất trước là một trong những tính năng mới ưu việt của RDW. RDW sử dụng phương pháp khung tương đương để tính nội lực trong sàn, tiêu chuẩn ACI318-95 để thiết kế.
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Khi nhập số liệu cần chú ý những điểm sau:

· L1: Kích thước nhịp theo phương tính toán.

· L2: Kích thước nhịp theo phương vuông góc

· Cường độ nén của bê tông sàn đã được quy đổi sang tiêu chuẩn ACI318

· Tĩnh tải phụ thêm: Tải các lớp trát, lát...

· Tĩnh tải tường: Tải trọng tường xây trên sàn quy về tải phân bố đều.

· Hàm lượng tối thiều: Hàm lượng cốt thép thường tối thiểu cần đặt thêm vào khi thép ứng suất trước không đủ khi kiểm tra khả năng chịu uốn, cắt...

· Hệ số tăng thép thường: Thép thường tính theo hàm lượng tối thiểu vẫn không đủ thì tăng theo hệ số này.

Kết quả tính toán thiết kế đối với sàn dự ứng lực:

· ứng suất hiệu quả trong cáp.

· Số lượng bó cáp.

· Kết quả kiểm tra ứng suất lúc buông cốt thép.

· Kết quả kiểm tra ở giai đoạn sử dụng.

· Khả năng chịu uốn.

· Khả năng chịu cắt.

· Kiểm tra võng.

· Tính toán toạ độ cáp trong thực tế.

7.9 Móng

[image: image75.png]63717 56 u cae | 56 gu mộng | Tinhtodn |

2l =101

Sy a1 st dung——
ot Cridu iy z ,
Lepas i e [y [Ton =1 et =1
© ph  plidih
(~Tén dt va ag chy Ten dft va g se
Cong e s PR =
© Chatvina e | @en
© F B2t I

[-Céo chi tieu ca

Dungtiong [0

Géomassl [

o Thay déi

[l %08

oni [ oo T esoms
dy | Do |

| Madun -
Lycdnh| HOIM | Tenay

4 thic

Modul bién dang L dinh két
o s o #5 uscarh
Sicknirgmiiq Sérmibi
(kg/em2) - CPT N30-SPT
5o

90581





Phần phân tích móng sử dụng trong hai bài toán: Phân tích sức chịu tải của cọc và thiết kế kiểm tra móng đơn trên nền đất thiên nhiên. Cả trong hai bài toán đó đều cần nhập số liệu cơ lý các lớp đất.

7.9.1 Nhập số liệu cơ lý


Đất chia thành các lớp hữu hạn được đặc trưng bởi các chỉ tiêu như đất dính hay đất rời, dung trọng, mô đun biến dạng, góc ma sát...Trong phiên bản này, người sử dụng có thể nhập thêm  chỉ tiêu SPT về xuyên tiêu chuẩn và CPT về xuyên tĩnh để RDW xác định sức chịu tải của cọc đơn.

7.9.2 Nhập số liệu cọc

Để xác định sức chịu tải của cọc đơn, thì phải nhập các số liệu cọc bao gồm kích thước cọc, hình thức làm việc của cọc, vật liệu làm cọc và phương pháp thi công.
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· KC đầu cọc: Khoảng cách từ đầu cọc đến bề mặt lớp đất đầu tiên (hay chính là khoảng cách từ đáy đài đến bề mặt  lớp đât đầu tiên).

· Hình thức làm việc của cọc: Nếu chọn máy tính tự xác định thì sức chịu tải của cọc  bằng tổng của kháng mũi + ma sát bên.

7.9.3 Số liệu móng
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Nhập số liệu cho bài toán thiết kế kiểm tra móng đơn. Trong bài toán kiểm tra thì nhập kích thước móng, trong bài toán thiết kế thì đưa vào hệ số giữa hai cạnh...

- nc: Hệ số vượt tải. Chương trình sẽ lấy nội lực tính toán chia cho hệ số này để tính lún cho móng.

7.9.4 Tính toán
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Khai báo kiểu bài toán  rồi chọn nút tính toán. Kết quả đưa ra dưới dạng bảng biểu.

7.10 Tải trọng
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Nhằm trợ giúp cho các kỹ sư trong việc xác định tải trọng tác động lên công trình, đặc biệt là công trình cao tầng, RDW bổ sung thêm tính năng tính toán tải trọng: bao gồm tải trọng gió theo TCVN, tải trọng động đất theo UBC...

7.10.1 Tải gió theo TCVN


Đối với tải trọng gió tĩnh (không kể thành phần động), gió quy về thành tải trọng phân bố đều tại các tầng (dầm biên), hay quy về lực tập trung tại từng tầng.


Khi kể đến thành phần động của gió thì người sử dụng phải nhập vào các thông số phân tích động. Có hai phương pháp để xác định tần số dao động:
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+ Tính toán theo mô hình khối lượng phân bố đều: Khi đó người sử dụng phải nhập độ cứng của nhà. Chương trình tự động tính toán 3 tần số dao động đầu tiên và biên độ dao động tương ứng theo mô hình thanh con sơn có độ cứng không đổi và có khối lượng phân bố đều.


+ Sử dụng một phần mềm phân tích kết cấu nào đó như SAP, STAAD để phân tích động. Khi đó người sử dụng chỉ nhập tần số dao động và biên độ dao động.

Tải trọng tổng gió được quy thành lực tập trung tại các cao độ tầng theo công thức : Gió tổng = Gió tĩnh +
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7.10.2 Tải động đất theo tiêu chuẩn UBC


Trong nhà cao tầng và các công trình đặc biệt, phải tính toán đến tải trọng động đất. Tải động đất tính theo UBC có ưu điểm đơn giản. Người sử dụng phải nhập các số liệu sau:

- Vùng động đất: Theo UBC thì cấp động đất được chia thành các vùng như vùng 1, vùng 2A, vùng 2B, vùng 3. Ví dụ Hà nội thì thuộc vùng 2A.
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Tải động đất được quy thành tải trọng tập trung tại các tầng.

7.10.3 Tải động đất theo tiêu chuẩn TCXD 198:1997
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Tải trọng động đất theo TCXD 198:1997 thực chất là theo tiêu chuẩn Nga SNHIP. Cấp động đất theo thang MSK-64 (Hà nội cấp 7). Tần số dao động được xác định theo một trong hai phương pháp mô hình khối lượng phân bố đều hay nhập trực tiếp (tham khảo phần tính tải trọng gió động). 

Tải động đất được quy thành tải trọng tập trung tại các tầng.

7.11 Tiện ích 
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7.11.1Chọn cốt thép


Biết diện tích thép, chương trình sẽ chọn ra các phương án bố trí cốt thép thích hợp cho người dùng.

7.11.2 Diện tích thép
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Tính toán diện tích thép, khoảng cách đến trọng tâm cốt thép khi biết sơ đồ bố trí thép.

7.11.3 Đổi đơn vị
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Tính toán chuyển đổi đơn vị sang các dạng khác.

7.11.4 Máy tính

Máy tính điện tử

8. Vật liệu


Các thông số về vật liệu và tiết diện  sử dụng trong RDW. Người sử dụng có thể thay đổi các thông số phù hợp với bài toán của mình.
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8.1 Cốt thép
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8.2 Bê tông
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Cường độ chịu nén theo BS8110 được sử dụng khi thiết kế cấu kiện cột chịu nén lệch tâm xiên theo Tiêu chuẩn 5574-91 và tiêu chuẩn BS8110 kết hợp.

8.3 Thép tấm
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Các thông số thép tấm trong bài toán thiết kế kiểm tra cấu kiện thép .

8.4 Thép tấm
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8.5 Thép I định hình

Bảng thép theo TCVN sử dụng trong bài toán thiết kế kiểm tra cấu kiện thép tiết diện chữ I định hình. Chọn nút Ghi STD để ghi bảng thép sang STAADIII cho kiểu ghán tiết diện Table.
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8.6 Thép góc đều cạnh
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Bảng thép theo TCVN sử dụng trong bài toán thiết kế kiểm tra cấu kiện thép tiết diện thép góc đều cạnh đơn hay đôi. Chọn nút Ghi STD để ghi bảng thép sang STAADIII cho kiểu ghán tiết diện Table.

8.7 Thép góc không đều cạnh.
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Bảng thép theo TCVN sử dụng trong bài toán thiết kế kiểm tra cấu kiện thép tiết diện thép góc không đều cạnh đơn hay đôi. Chọn nút Ghi STD để ghi bảng thép sang STAADIII cho kiểu ghán tiết diện Table.

8.8 Thép chữ C
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